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Trần xuân trí*  

                                                                                                

                                                    

                                           
*TS. Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

ồn điền cao su ở Việt Nam nói 

riêng và Đông Dương nói chung 

thời thuộc địa đã thu hút sự quan tâm 

nghiên cứu của nhiều nhà sử học Việt 

Nam. Một số công trình chuyên khảo đã 

được công bố, như Nguyễn Hải Trừng 

(1955) (1) Nguyễn Phong (1963) (2), Đặng 

Văn Vinh (2000) (3) và mới đây là công 

trình Lịch sử cao su Việt Nam (2021) (4). ở 

Pháp, một số nhà sử học cũng đã tập trung 

nghiên cứu về vấn đề này, như Marianne 

Bourcheret (2008) (5), Ðric Panthou (2013) 

(6)… Các công trình nghiên cứu trên, nhất 

là các nghiên cứu của các nhà sử học Việt 

Nam chủ yếu tập trung đề cập đến quá 

trình cướp đất lập đồn điền, di dân và bóc 

lột lao động bản xứ của tư bản Pháp và sự 

phát triển diện tích đồn điền, xuất khẩu 

cao su của Đông Dương. Sự đầu tư vốn của 

các công ty chính quốc ở Đông Dương, đặc 

biệt là các công ty tài chính, ngân hàng của 

Pháp đã được đề cập trong một số nghiên 

cứu của Marc Meuleau (1990) (7), Jean 

Pierre Aumiphin (1996) (8),… Các công 

trình này chủ yếu tập trung đề cập tới đầu 

tư và vai trò của Ngân hàng Đông Dương 

(Banque de l’Indochine), mà chưa đề cập tới 

các công ty tài chính và ngân hàng khác, 

nhất là Công ty Tài chính cao su (Société 

financiÌre des Caoutchoucs) - một liên 

minh tài chính quốc tế có những hoạt động 

đầu tư và vai trò quan trọng trong lĩnh vực 

khai thác đồn điền cao su ở Đông Dương.  

Cho tới hiện nay (năm 2025), trải qua 

116 năm, Công ty Tài chính cao su vẫn 

còn tồn tại và hoạt động. Do có lịch sử 

hình thành và phát triển lâu dài như vậy, 

nên nghiên cứu này chỉ tập trung phân 

tích làm rõ quá trình thành lập, đầu tư, 

khai thác đồn điền cao su ở Đông Dương 

của Công ty Tài chính cao su trong 30 

năm đầu thế kỷ XX. Đây là giai đoạn khai 

thác đồn điền cao su ở Đông Dương có sự 

phát triển mạnh nhất trong thời kỳ thuộc 

địa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu góp phần 

làm rõ tác động, vai trò của Công ty Tài 

chính cao su nói riêng và các công ty tài 

chính, ngân hàng chính quốc Pháp nói 

chung đối với công cuộc thuộc địa hóa 

trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đông Dương 

thời thuộc địa. Hoạt động đầu tư, khai 

thác đồn điền cao su của công ty này ở giai 

đoạn sau và các vấn đề khác sẽ được đề 

cập trong nghiên cứu tiếp theo. 

1. Các yếu tố tác động tới sự đầu tư 

của các công ty tài chính Pháp vào khai 

thác đồn điền cao su ở Đông Dương 

Từ cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là trong 

những năm đầu thế kỷ XX, sự phát triển 

mạnh của các ngành công nghiệp, nhất là 

§
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công nghiệp ô tô và công nghiệp cao su ở 

Mỹ và các nước châu Âu, đã khiến nhu cầu 

cao su trên thế giới không ngừng tăng 

nhanh. Để đáp ứng nguyên liệu phục vụ 

cho công nghiệp, các nước tư bản thực dân 

phương Tây đã tìm cách trồng thử nghiệm 

và phát triển đồn điền cao su ở các xứ 

thuộc địa của mình. Vào cuối thế kỷ XIX, 

Anh, Pháp và Hà Lan là ba quốc gia đi đầu 

trong việc thử nghiệm và thiết lập các đồn 

điền cao su ở khu vực Đông Nam ¸: 

Malaysia, Indonesia và Việt Nam (9). 

Chính điều này đã tạo cơ sở đầu tiên cho sự 

đầu tư vốn của tư bản Pháp, nhất là các 

công ty tài chính chính quốc Pháp vào lĩnh 

vực đồn điền cao su ở Đông Nam á nói 

chung và Đông Dương nói riêng. 

Trên bán đảo Đông Dương, đặc biệt là ở 

Nam Kỳ, Nam Trung Kỳ (Việt Nam) và 

vùng Đông Bắc của Campuchia, có nhiều 

điều kiện thuận lợi cho phát triển các đồn 

điền cao su, nhất là điều kiện khí hậu và 

đất đai. Điều kiện khí hậu ở vùng Nam 

Đông Dương (Nam Kỳ và Campuchia), 

không quá nóng, cũng không quá lạnh, 

nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 27°C, 

rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát 

triển của cây cao su. Đặc biệt, ở miền Đông 

Nam Kỳ và khu vực phía Đông Campuchia 

có diện tích đất đỏ rộng lớn. Đây là loại đất 

tơi, xốp, màu mỡ và có độ thấm nước tốt, 

rất thích hợp để mở các đồn điền trồng cao 

su, đặc biệt là các đại điền. Với điều điện 

đất đai thuận lợi, Nam Kỳ được ví như “Ai 

Cập ở Đông Dương” (10), là điều kiện trở 

thành một xứ nông nghiệp, cung cấp 

nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc 

Pháp. ở Nam Kỳ có khoảng 500.000ha đất 

có thể trồng được cao su, trong đó có 

50.000ha đất đỏ ở miền Đông Nam Kỳ, còn 

lại là đất nâu xám cũng rất thuận lợi cho 

trồng cao su: “Đất đỏ và đất nâu xám ở các 

tỉnh miền Đông Nam Kỳ rất màu mỡ, các 

đồn điền cao su của người Âu tập trung 

phát triển ở vùng này” (11). 

Trong hơn hai thập nhiên đầu thế kỷ 

XX, sự phát triển nhanh chóng của nền 

kinh tế ở Mỹ và châu Âu đã dẫn tới nhu 

cầu nguyên liệu cao su tăng nhanh trên thị 

trường thế giới. Cầu vượt quá cung khiến 

giá cao su trên thị trường quốc tế tăng lên 

nhanh chóng, đặc biệt tăng vọt vào các năm 

1909, 1925 và 1926. Năm 1925, sản xuất 

cao su thế giới đạt gần 525.000 tấn, trong 

khi tiêu thụ đạt 560.000 tấn. Cầu cao hơn 

nguồn cung 36.000 tấn (12). Năm 1926, giá 

cao su đạt đỉnh cao nhất chưa từng được 

ghi nhận trong lịch sử thị trường cao su thế 

giới, với 33,46 francs một ki-lô-gam, trong 

khi đó năm 1919 chỉ là 7,34 francs (13). 

Cao su được ví như “vàng xanh”, nhựa cao 

su được coi là “vàng trắng”, vì nó mang lại 

những nguồn lợi nhuận khổng lồ cho điền 

chủ và các nhà kinh doanh cao su. Đây là 

một trong những động lực thu hút sự quan 

tâm đầu tư của các công ty tài chính chính 

quốc Pháp vào khai thác đồn điền cao su ở 

Đông Dương: “Sự bùng nổ của giá cao su đã 

làm hoa mắt giới tư bản Pháp (…), hầu hết 

các công ty đồn điền mới, được thành lập ở 

Nam Kỳ hoặc Campuchia dưới tác động của 

sự tăng giá cao su lần thứ hai vào giữa 

những năm 1920” (14). 

Một yếu tố khác tạo động lực để các công 

ty tài chính Pháp đầu tư vào lĩnh vực khai 

thác đồn điền cao su ở Đông Dương là do sự 

mất giá của đồng franc so với đồng bạc 

Đông Dương (piastre) và các loại tiền khác 

trên thế giới. Trước năm 1924, theo tỷ giá 

trao đổi, một đồng bạc Đông Dương tương 

đương 4 francs. Tuy nhiên, trong năm 1924 

và 1925, một đồng bạc Đông Dương tương 

đương 12 francs, một bảng Anh tương 

đương 210 francs và một đô la tương đương 

15,2 francs. Vào cuối năm 1925, đồng franc 

tiếp tục mất giá: 18 francs mới đổi được 
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một đồng bạc Đông Dương. Trước sự mất 

giá của đồng franc, Chính phủ và các công 

ty tài chính Pháp tìm cách ổn định thị 

trường tiền tệ chính quốc bằng cách kêu gọi 

đầu tư vào thuộc địa. Đông Dương trở 

thành nơi trú ngụ an toàn và lý tưởng cho 

các nhà đầu tư Pháp. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tư bản và 

các công ty tài chính Pháp vào lĩnh vực đồn 

điền cao su ở Đông Dương, chính quyền 

thuộc địa Pháp đã ban hành nhiều chính 

sách thuận lợi như: cấp đất nhượng miễn 

phí, miễn thuế đất trong 6 năm đầu tiên, 

tạo điều kiện cho nhập khẩu lao động từ 

Java, Trung Quốc và di dân lao động từ 

Bắc Kỳ, Trung Kỳ tới Nam Kỳ và 

Campuchia để phục vụ khai thác đồn điền 

cao su. Đây cũng là một trong những yếu tố 

quan trọng góp phần thu hút sự đầu tư của 

các công ty tài chính chính quốc vào lĩnh 

vực đồn điền cao su ở Đông Dương. 

Trên thực tế, từ năm 1924 đến năm 

1930, tư bản Pháp đã đầu tư vào Đông 

Dương 3,815,4 tỷ francs, trong đó đầu tư 

vào các lĩnh vực liên quan tới nông nghiệp, 

bất động sản (phần lớn là đất nhượng lập 

đồn điền và ngân hàng (chủ yếu là phục vụ 

nông nghiệp) chiếm 53% tổng số vốn. Trong 

khi đó, trong vòng 30 năm, từ 1888 đến 

1918, vốn đầu tư vào Đông Dương chỉ là 492 

triệu francs (15). Trong giai đoạn 1926 -

1930, riêng lĩnh vực khai thác đồn điền cao 

su ở Nam Kỳ đã thu hút hơn một tỷ francs 

đầu tư của tư bản Pháp (16). Cao su Đông 

Dương trở thành một biểu tượng đầu tư của 

tư bản và các công ty tài chính Pháp. Trong 

số này có Công ty Tài chính cao su.  

2. Sự ra đời của Công ty Tài chính 

cao su 

Công ty Tài chính cao su thành lập năm 

1909, là công ty liên quốc gia, đặc biệt là sự 

liên hiệp giữa các nhà tài chính của Pháp 

và Bỉ. Công ty này còn được gọi là nhóm tài 

chính Pháp - Bỉ hay nhóm Rivaud - Hallet, 

để chỉ vai trò của hai ngân hàng trụ cột là 

Ngân hàng Rivaud (của Pháp) và Ngân 

hàng Hallet (của Bỉ). 

Về nguồn gốc của Công ty Tài chính cao 

su, vào năm 1904, Công ty Bunge - một 

trong những công ty tài chính hùng mạnh 

nhất ở Anvers (Bỉ) đã thỏa thuận với Ngân 

hàng Liên hiệp Paris và Liên hiệp tài chính 

Geneva cùng nhiều nhà tài phiệt khác 

thành lập ra “Nghiệp đoàn Đồn điền cao 

su” nhằm tập trung nghiên cứu, kinh 

doanh các lĩnh vực khác nhau có liên quan 

tới cao su. Từ năm 1904 đến năm 1908, 

Nghiệp đoàn Đồn điền cao su đã tổ chức 

thu thập, nghiên cứu tài liệu, cử người đến 

Malaysia, Indonesia để nghiên cứu phát 

triển đồn điền cao su. Năm 1909, trước sự 

gia tăng mạnh mẽ của giá cao su trên trị 

trường thế giới, Ban Giám đốc Nghiệp đoàn 

Đồn điền cao su đã quyết định thành lập 

một tổ chức mới để mở rộng lĩnh vực hoạt 

động, tập trung huy động vốn đầu tư vào 

khai thác đồn điền cao su ở các khu vực 

trên thế giới, như ở châu Phi, đặc biệt là ở 

Đông Nam á. Ngày 8-7-1909, tại Bỉ, trên 

cơ sở Nghiệp đoàn Đồn điền cao su, Công ty 

Tài chính cao su chính thức được thành 

lập. Thành viên Hội đồng quản trị của công 

ty gồm các nhà sáng lập Nghiệp đoàn Đồn 

điền cao su, trong đó có Bộ trưởng Bộ 

Thuộc địa Bỉ, Vua xứ Công-gô thuộc Bỉ và 

các cổ đông góp vốn mới (17).  

“Công ty Tài chính cao su được thành 

lập vào năm 1909, là một phần không thể 

thiếu của một tập đoàn quốc tế thực sự với 

sự góp vốn của người Pháp và người Bỉ (…). 

Nó được kiểm soát bởi Ngân hàng Rivaud-

Lebel, một ngân hàng quan trọng ở Paris, 

chuyên đầu tư vào lĩnh vực cao su và các 

vấn đề thuộc địa” (18). 
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Ngay sau khi thành lập, Công ty Tài 

chính cao su tham gia sáng lập Quỹ Tín 

thác Cao su và Sản xuất quốc tế miền Đông 

Luân Đôn và cử người tham gia vào Hội 

đồng quản trị của Quỹ này nhằm đầu tư 

khai thác đồn điền cao su ở Viễn Đông.  

Về vốn điều lệ của Công ty Tài chính cao 

su, năm 1909, khi mới thành lập, là 10 

triệu francs. Đến năm 1912, vốn điều lệ 

tăng lên 20 triệu francs (19). Từ năm 1920, 

vốn điều lệ của Công ty Tài chính cao su 

tiếp tục tăng nhằm tăng cường đầu tư vào 

thiết lập các công ty và đồn điền cao su ở 

Nam Kỳ và Campuchia. Tháng 12-1920, 

Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 50 

triệu francs, đến tháng 2-1923, tăng lên 75 

triệu francs nhờ vào sự góp vốn 25 triệu 

francs của Ngân hàng Thuộc địa (Banque 

des Colonies) của nhà Hallet (20). 

Về thành phần Hội đồng quản trị, trước 

năm 1919, Hội đồng quản trị của Công ty 

Tài chính cao su đa số là thành viên của 

gia đình Bunge và Grisar, như Ed Bunge 

(Chủ tịch), Ernest Bunge, Jules Bunge 

Alfred Grisar, Ðmile Grisar (thành viên),… 

Từ năm 1919, các công ty tài chính và ngân 

hàng của Pháp dần thâu tóm phần lớn cổ 

phần của Công ty Tài chính cao su, như 

Ngân hàng Công nghiệp Pháp ở Trung 

Quốc (Banque industrielle de Chine) và 

Ngân hàng Rivaud-Lebel. Hai ngân hàng 

này thâu tóm và nắm giữ 5/6 cổ phần của 

công ty (21). Chính vì thế, trụ sở của Công 

ty chuyển từ Anvers (Bỉ) sang Paris (Pháp). 

Do sự thay đổi về tỷ lệ góp vốn và nắm giữ 

cổ phần, nên thành viên Hội đồng quản trị 

của công ty này cũng có sự thay đổi, André 

Berthelot - Nghị sĩ vùng Seine (Chủ tịch), 

các thành viên gồm Pernotte (Tổng Giám 

đốc của Ngân hàng Công nghiệp Pháp ở 

Trung Quốc), De Rivaud (Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Rivaud), Beumont (thành viên 

Hội đồng quản trị Công ty Radio - Điện của 

Pháp), Adrien Hallet (nhà tài chính, 

chuyên gia về đồn điền người Bỉ) (22). 

Sự thâu tóm cổ phần của các nhà tài 

chính Pháp trong Công ty Tài chính cao su, 

một phần đến từ việc mua lại cổ phần, mặt 

khác do sự góp thêm vốn mới qua mỗi lần 

công ty này quyết định tăng vốn điều lệ. Ví 

dụ vào tháng 9-1919, Ngân hàng Rivaud 

đã rót thêm vào Công ty Tài chính cao su 

10 triệu francs để tăng vốn điều lệ lên 30, 

rồi 40 triệu francs. Một trong số các công ty 

tài chính quan trọng của Bỉ tham gia góp 

vốn vào Công ty Tài chính cao su là Ngân 

hàng Hallet (Banque Hallet) và Công ty 

Cao su của Bỉ (Compagnie belge de 

l'Hévéa). Tham gia Hội đồng quản trị và là 

đại diện hợp pháp của hai công ty này là 

Adrien Hallet - một kỹ sư nông nghiệp, 

đồng thời là nhà tài chính, chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm trong đầu tư khai thác 

đồn điền cao su ở Đông Nam á. Hallet là 

một trong những nhà tài chính nước ngoài 

đầu tiên (không phải người Pháp) có mặt ở 

Nam Kỳ để đầu tư khai thác đồn điền cao 

su. Hallet tới Nam Kỳ vào năm 1908 để 

nghiên cứu việc mở các đồn điền cao su 

(23). Năm 1910, Hallet đã thiết lập được 

các đồn điền Xa Trạch, Quản Lợi, Xa Cam 

(tỉnh Thủ Dầu Một) và một đồn điền ở Long 

Thành (tỉnh Biên Hòa). Đây là những đồn 

điền đầu tiên có sự hiện diện đầu tư của 

các công ty tài chính nước ngoài, là cơ sở 

cho sự đầu tư khai thác đồn điền cao su của 

Công ty Tài chính cao su ở Đông Dương. 

3. Quá trình đầu tư khai thác đồn 

điền cao su ở Đông Dương của Công ty 

Tài chính cao su 

Sau khi thành lập, năm 1910, Công ty 

Tài chính cao su bắt đầu đầu tư vào khai 

thác đồn điền cao su ở Nam Kỳ với việc mua 

lại đồn điền Xa Trạch của Hallet và cho 
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thành lập Công ty Đồn điền Xa Trạch. Đây 

là công ty đồn điền cao su đầu tiên do Công 

ty Tài chính cao su thành lập ở Đông Dương.  

Năm 1911, Công ty Tài chính cao su cho 

thành lập Công ty Cao su Padang 

(Compagnie des Caoutchoucs de Padang), 

với số vốn 5,5 triệu francs. Công ty này tập 

trung khai thác đồn điền ở Nam Kỳ, 

Sumatra và Campuchia. Tuy nhiên, phải 

đến năm 1917, Công ty Cao su Padang mới 

mở một đồn điền cao su đầu tiên ở Nam Kỳ, 

đó là đồn điền Phú Hùng, thuộc làng Chánh 

Phú Hòa, tổng Bình Hưng, tỉnh Thủ Dầu 

Một (24). Đồn điền này có tổng diện tích là 

5.220 ha, đến năm 1930 trồng được 1.053 ha 

cao su (25), sản lượng đạt 78 tấn (26). 

Khoảng năm 1928, Công ty Cao su Padang 

mở đồn điền thứ hai tại tổng Phú Riềng, 

tỉnh Biên Hòa, với tổng diện tích 4.799 ha.  

“Công ty Cao su Padang, ra đời năm 1911 

với sự góp vốn của các nhà tài chính ở 

Brussels, ngoài 3.700 ha cây cao su ở 

Sumatra, còn sở hữu 1.500 ha ở Đông Dương 

và sản xuất được 1.890 tấn (gồm cả các đồn 

điền ở Sumatra) vào năm 1929” (27). 

Năm 1923, kinh tế thế giới có sự phục 

hồi, giá cao su bắt đầu tăng dần một phần 

do Chính phủ Anh áp dụng kế hoạch 

Stevenson. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để 

đầu tư, ngày 2-5-1923, sau khi thỏa thuận 

với Hallet việc sáp nhập các đồn điền Xa 

Cam, Quản Lợi và Long Thành vào Công ty 

Đồn điền Xa Trạch, Công ty Tài chính cao 

su quyết định, trên cơ sở Công ty Đồn điền 

Xa Trạch, thành lập Công ty Đồn điền Đất 

Đỏ (SociÐtÐ des Plantations des Terres 

Rouges), nhằm mở rộng quy mô khai thác 

đồn điền ở Đông Dương (28). 

“Công ty Đồn điền Đất Đỏ đã tồn tại 

dưới cái tên này từ năm 1923. Trên thực tế, 

nó được thành lập vào năm 1910 với tên gọi 

là Công ty Đồn điền cao su Xa Trạch. Công 

ty Đồn điền Đất Đỏ thuộc sở hữu của Công 

ty Tài chính cao su” (29).  

Khi mới thành lập, Công ty Đồn điền 

Đất Đỏ có vốn điều lệ là 36 triệu francs. 

Theo Marc Meuleau, số vốn sở hữu của 

Công ty Tài chính cao su trong Công ty Đồn 

điền Đất Đỏ chiếm 12% vào năm 1923, 25% 

vào năm 1925 và 35% vào năm 1926. 

Hallet và các thành viên của gia đình 

Rivaud trở thành thành viên Hội đồng 

quản trị của Công ty Đồn điền Đất Đỏ: 

Olivier de Rivaud là Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. Năm 1939, Maurice de Rivaud trở 

thành người kế nhiệm vị trí này, sau cái 

chết của Olivier de Rivaud (30).  

Công ty Đồn điền Đất Đỏ, ngoài sở hữu 

bốn đồn điền mở trước năm 1925 là Xa 

Trạch, Xa Cam, Quản Lợi và Long Thành, 

vào năm 1925 Công ty này còn mua thêm 

hai đồn điền khác: một đồn điền của Công 

ty đồn điền Courtenay (Société des 

Plantations de Courtenay) trong tỉnh Bà 

Rịa; một đồn điền của Công ty đồn điền cao 

su Nam Kỳ (Société des plantations 

d’Hévéas de Cochinchine) ở tỉnh Tây Ninh. 

Đến năm 1930, Công ty Đồn điền Đất Đỏ sở 

hữu sáu đồn điền cao su ở Nam Kỳ (31). 

Từ năm 1919, Công ty Tài chính cao su 

bắt đầu đầu tư vốn để mở các đồn điền cao 

su tại Campuchia. Theo Sắc lệnh ngày 26 

tháng 12 năm 1919, Hallet được cấp 

18.000ha đất nhượng ở Campuchia để mở 

đồn điền cao su. Trên cơ sở đó, một số công 

ty đồn điền được thành lập. Từ năm 1922 

đến năm 1926, Công ty Tài chính cao su 

cho thành lập ba công ty nhằm mở rộng 

khai thác đồn điền cao su ở Campuchia, 

gồm: Công ty Campuchia (Compagnie du 

Cambodge), Công ty đồn điền An Viễn 

(Société de Plantations d’Anviêng) và Công 

ty Cao su Mê Kông (Compagnie des 

Caoutchoucs du MÐkong).  
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Công ty Campuchia được thành lập 

ngày 14 tháng 12 năm 1922 với số vốn 5 

triệu francs (32). Hội đồng quản trị của 

công ty này gồm Adrien Hallet, Olivier de 

Rivaud và Comte de Rivaud (33). Công ty 

Campuchia sở hữu bốn đồn điền gồm: 

Chrap, Chup, Peam-Cheang và đồn điền 

Thmar-Pitt. Trong số các đồn điền này, 

Chup là đồn điền rộng lớn nhất Đông 

Dương và cũng rộng lớn nhất thế giới, với 

diện tích 18.000 ha (34): “Một nhóm tài 

chính người Bỉ, sau trở thành nhóm Pháp - 

Bỉ, đã thành lập ra một công ty rất lớn dưới 

tên gọi Công ty Campuchia, công ty này sở 

hữu một đất nhượng trồng cao su lớn nhất 

thế giới” (35). 

Công ty đồn điền An Viễn được thành 

lập năm 1925 và được cấp hai khu đất 

nhượng để mở đồn điền: một ở Krek 

(Campuchia) rộng 3.751 ha, một tại làng 

An Lộc, tổng Bình Lâm Thượng, tỉnh Biên 

Hòa (Nam Kỳ) rộng 6.010 ha tại (36). Từ 

năm 1925 đến năm 1929, tại đồn điền An 

Lộc, Công ty đồn điền An Viễn đã trồng 

được 1.600 ha cây cao su, sản lượng năm 

1930 đạt 2.888 tấn (37). Tại đồn điền Krek, 

đến năm 1928 đã trồng được 1.296 ha cây 

cao su (38). 

Năm 1926, Công ty Tài chính cao su cho 

thành lập Công ty Cao su Mê Kông. Việc 

thành lập công ty này có sự góp vốn từ các 

ngân hàng lớn khác của Pháp, như Ngân 

hàng Paris (Banque de Paris), Ngân hàng 

Pays-Bas, Ngân hàng Pháp - Hoa (Banque 

Franco-chinoise). Đại diện của Công ty Tài 

chính cao su là Olivier de Rivaud được chỉ 

định tham gia Hội đồng quản trị của Công 

ty Cao su Mê Kông (39). Một năm sau khi 

thành lập, năm 1927, Công ty này đã mở 

đồn điền ở Stung - Trang (Campuchia), có 

diện tích 6.319 ha, từ năm 1927 đến năm 

1929 trồng được 2.258 ha cây cao su. 

Các công ty cao su ở Đông Dương thuộc sở 

hữu của Công ty Tài chính cao su có Hội đồng 

quản trị chung và một Ban Tổng giám đốc 

đặt tại Sài Gòn, số 236 đường Marc Mahon. 

Các công ty này sở hữu tổng cộng 15 đồn 

điền, trong đó có 9 đồn điền ở Nam Kỳ và 6 

đồn điền ở Campuchia, cụ thể như bảng 1.  

Qua bảng 1 thấy rằng, vào năm 1930, 

Công ty Tài chính cao su sở hữu ba công ty 

với chín đồn điền ở Nam Kỳ. Các đồn điền 

này có tổng diện tích là 40.254 ha, trong đó 

có 17.981 ha được trồng cao su, sản lượng 

đạt 2.574,8 tấn. Trong số các công ty đồn 

điền của Công ty Tài chính cao su ở Nam 

Bảng 1: Các công ty, đồn điền cao su ở Nam Kỳ  
thuộc sở hữu của Công ty Tài chính cao su (năm 1930) 

Tên công ty, đồn điền Diện tích (ha) Sản lượng 
(tấn) Tên công ty Tên đồn điền Địa điểm Diện tích 

tổng 
Diện tích 

trồng 

 
 
Công ty Đồn điền Đất Đỏ 

Xa Trạch Thủ Dầu Một 2.949 1.477 530 
Xa Cam Thủ Dầu Một 4.049 2.992 570 
Quản Lợi Thủ Dầu Một 8.077 5.978 1.007,8 
Long Thành Biên Hòa 2.600 1.627 300 
Courtenay Bà Rịa 4.079 2.054 82 
Cochinchine Biên Hòa 2.471 750 7 

Công ty Cao su Padang Phú Hùng Thủ Dầu Một 5.220 1.503 78 
Phú Riềng Biên Hòa 4.799 0 0 

Công ty đồn điền An Viễn An Viễn Biên Hòa 6.010 1.600 0 

Tổng cộng 40.254 17.981 2.574,8 

[Nguồn: Tổng hợp từ các tài liệu: Annuaire du Syndicat des Planteurs de Caoutchouc de l'Indochine 1931, tr.14-29;  

Annuaire de toute l’Indochine: Commerce, Industrie, Plantations, Mines», Imprimerie Albert Portail, 1934, Saigon, tr. 

828-1010; Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 Việt Nam, CANV1/DFI/N54/2042, Prêts accordés aux Sociétés de plantations de 
caoutchouc de l’Indochine pour l’entretien et l’exploitation en 1932] 
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Kỳ, Công ty Đồn điền Đất Đỏ được đánh giá 

là lớn và quan trọng nhất: “Những đồn điền 

đẹp nhất của gia đình Rivaud ở Đông 

Dương là những đồn điền của Công ty Đồn 

điền Đất Đỏ, một khu đất nhượng gần Hớn 

Quản có 9.000 ha cao su được trồng. ở 

Đông Dương, người ta thường nói rằng, có 

hai công ty tài chính mạnh nhất: một công 

ty thuộc về Octave Homberg và một công ty 

thuộc về gia đình Rivaud” (40). 

ở Campuchia, vào năm 1930, ba công ty 

thuộc sở hữu của Công ty Tài chính cao su 

có sáu đồn điền với tổng diện tích là 

41.455ha, trong đó có 14.148 ha đã được 

trồng cao su. Sản lượng cao su của các công 

ty này chỉ đạt 340 tấn, thấp hơn rất nhiều 

so với sản lượng của các công ty ở Nam Kỳ, 

vì toàn bộ đồn điền của các công ty này mới 

được trồng, chủ yếu sau năm 1925, cụ thể 

như bảng 2. 

Vào năm 1930, mặc dù đầu tư khai thác 

muộn hơn ở Nam Kỳ, nhưng diện tích đồn 

điền cao su ở Campuchia của các công ty 

thuộc sở hữu của Công ty Tài chính cao su 

đạt 41.455 ha, cao hơn diện tích ở Nam Kỳ 

1.201 ha. Tuy nhiên, diện tích cao su được 

trồng và sản lượng cao su ở Campuchia vẫn 

thấp hơn Nam Kỳ, đặc biệt là sản lượng chỉ 

đạt 346,5 tấn. Như vậy, vào năm 1930, 

Công ty Tài chính cao su sở hữu ở Đông 

Dương 81.709 ha đồn điền, trong đó có 

32.129 ha đã được trồng cao su, sản lượng 

đạt 2.14,8 tấn.  

Ngoài các đồn điền ở Nam Kỳ và 

Campuchia, Công ty Tài chính cao su còn 

sở hữu nhiều đồn điền cao su ở Malaysia, 

Indonesia và ở châu Phi. Marc Meuleau 

cho biết, vào năm 1929, Công ty Tài chính 

cao su sở hữu tổng cộng 200.000 ha đồn 

điền, trong đó có 80.000 ha đã được trồng 

cao su, sản lượng cao su đạt 10.000 tấn, 

chiếm 1,5% tổng sản lượng cao su của thế 

giới (41). Theo Pierre Brocheux, năm 1937, 

Công ty Tài chính cao su có cổ phần trong 

11 công ty đồn điền cao su ở Malaysia, 

Indonesia và 8 công ty đồn điền ở Trung 

Phi và Đông Phi (42).  

Việc mở rộng kinh doanh đồn điền cao 

su ở Nam Kỳ và Camphuchia đã đem lại 

cho Công ty Tài chính cao su và các công ty 

thành viên của nó nguồn lợi nhuận khồng lồ 

và không ngừng tăng nhanh qua các năm. 

Lãi ròng của Công ty Tài chính cao su đạt 

10,6 triệu francs vào năm 1923 và tăng lên 

11,8 triệu francs vào năm 1924 (43). Năm 

1925, do sự tăng giá mạnh mẽ của giá cao su 

trên thị trường thế giới, lãi ròng của công ty 

tăng đột biến lên 31,2 triệu francs (44). 

Bảng 2: Các công ty, đồn điền cao su ở Campuchia 

thuộc sở hữu của Công ty Tài chính cao su (năm 1930) 

Tên công ty, đồn điền và địa điểm Diện tích (ha)  
Sản lượng 

Tên công ty Tên đồn điền Địa điểm Diện tích 
tổng 

Diện tích 
trồng 

 
 
Công ty Campuchia 

Chrap  Chrap 2.332 2.332 0 
Chup Thbaung-Khumm 18.000 410 340 
Peam-Cheang Peam-Cheang 4.880 3.862 0 
Thmar-Pitt Thmar-Pitt 6.173 3.990 0 

Công ty Đồn điền An Viêng Krek Krek 3.751 1.296 6,5 
Công ty Cao su Mê Kông Stung-Trang Stung-Trang 6.319 2.258 0 

Tổng cộng 41.455 14.148 346,5 

Nguồn: Tổng hợp từ các tài liệu, Annuaire du Syndicat des Planteurs de Caoutchouc 

de l'Indochine 1931 và Annuaire de toute l’Indochine: Commerce, Industrie, Plantations, Mines. 
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Tương tự như công ty mẹ, các công ty 

con, đặc biệt là Công ty Đồn điền Đất Đỏ 

cũng thu được lợi nhuận lớn từ khai thác 

đồn điền cao su ở Nam Kỳ, cụ thể các năm 

như biểu đồ 1. 

Trước năm 1925, lợi nhuận của Công ty 

Đồn điền Đất đỏ tương đối thấp và tăng 

không đáng kể, nhưng vào năm 1925, lợi 

nhuận của công ty này đạt con số khổng lồ 

52,288 triệu francs, cao hơn lợi nhuận của 

công ty mẹ là Công ty Tài chính cao su, 

nhờ những diện tích cao su được trồng từ 

năm 1910 đã bước vào thời kỳ cho năng 

suất cao và sự tăng giá cao su trên thị 

trường thế giới. Từ năm 1927 trở đi, mặc 

dù diện tích đồn điền được mở rộng, tuy 

nhiên do diện tích mới trồng chưa được 

cạo mủ và sự hạ giá của cao su trên thị 

trường thế giới, nên lợi nhuận thu được 

của Công ty Đồn điền Đất Đỏ có xu hướng 

giảm, nhưng vẫn ở mức cao, đạt gần 38 

triệu francs năm 1926 và gần 26 triệu 

francs năm 1927. Từ năm 1928, đặc biệt là 

năm 1929 dưới tác động của cuộc đại 

khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cao su 

lao dốc, khiến lợi nhuận của công ty này 

giảm xuống chỉ còn 11 triệu francs. So với 

năm 1925, lợi nhuận năm 1929 của Công 

ty Đồn điền Đất Đỏ đã giảm tới 73%.  

4. Một số nhận xét 

Lịch sử phát triển đồn điền cao su ở 

Nam Kỳ (Việt Nam) và Campuchia gắn 

liền với công cuộc thực dân hóa của Pháp ở 

Đông Dương, đặc biệt là sự đầu tư vốn của 

tư bản và các tập đoàn tài chính, ngân 

hàng chính quốc nhằm cung cấp nguyên 

liệu cho nền công nghiệp Pháp và làm 

giàu cho tư bản thực dân. Công ty Tài 

chính cao su là công ty chính quốc - một 

liên minh tài chính quốc tế đầu tiên đầu 

tư trực tiếp vào lĩnh vực khai thác đồn 

điền cao su ở Đông Dương, từ năm 1910. 

Tuy nhiên, việc tăng cường đầu tư vốn, mở 

rộng quy mô khai thác đồn điền cao su ở 

Đông Dương của công ty này chỉ thực sự 

bắt đầu từ sau Chiến tranh thế giới lần 

thứ Nhất do sức hút lợi nhuận từ việc giá 

cao su tăng nhanh trên thị trường thế giới 

và sự mất giá của đồng francs.  

Cùng với các chính sách khuyến khích 

của chính quyền thuộc địa, sự đầu tư vốn 

của các công ty tài chính Pháp nói chung, 

Công ty Tài chính cao su nói riêng là một 

trong những động lực quan trọng thúc đẩy 

Biểu đồ 1: Lợi nhuận của Công ty Đồn điền Đất Đỏ giai đoạn 1923 - 1929 
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sự phát triển nhanh chóng diện tích đồn 

điền cao su ở Đông Dương, nhất là từ năm 

1925. Trồng thử nghiệm thành công vào 

năm 1897, nhưng trong những năm cuối 

thế kỷ XIX và hai thập niên đầu thế kỷ XX, 

lĩnh vực khai thác đồn điền cao su ở Đông 

Dương phát triển khá chậm chạp do thiếu 

động lực về tài chính từ chính quốc. Từ 

năm 1897 đến năm 1925, trong 28 năm ở 

Nam Kỳ, diện tích cao su trồng được chỉ 

đạt 27.997 ha, trung bình mỗi năm trồng 

được gần 1.000 ha. ở Campuchia, từ năm 

1897 đến năm 1925, chỉ có 5.721 ha cao su 

được trồng. Từ năm 1925 trở đi, nhờ sự đầu 

tư vốn của các công ty tài chính, ngân hàng 

chính quốc, trong đó có sự hiện diện của 

Công ty Tài chính cao su, diện tích cao su ở 

Nam Kỳ tăng không ngừng. Từ năm 1926 

đến năm 1931, trong 5 năm, diện tích cao 

su trồng được ở Nam Kỳ đạt 50.404 ha, 

trung bình mỗi năm trồng được 10.080 ha. 

Đặc biệt, năm 1926 trồng được 11.250 ha, 

năm 1927 tăng lên 13.541 ha. Trong cùng 

giai đoạn này, ở Campuchia trồng được 

16.573 ha cao su, trung bình mỗi năm 

trồng được 3.314,6 ha (45), trong khi đó 

giai đoạn 1897 - 1925, diện tích cao su được 

trồng trung bình hằng năm ở Campuchia 

chỉ là 204,3 ha.  

Tính đến năm 1936, trên toàn lãnh thổ 

Đông Dương có 127.146,9 ha cao su: 98.168 

ha ở Nam Kỳ, 27.265,7 ha ở Campuchia và 

1.678,88 ở Nam Trung Kỳ. Phần lớn diện 

tích này được trồng trong giai đoạn 1926 - 

1931, nhờ sự đầu tư ồ ạt về vốn, công nghệ 

của các công ty tài chính, ngân hàng đến từ 

chính quốc, trong đó có Công ty Tài chính 

cao su. Diện tích cao su trồng trong giai 

đoạn này chiếm hơn 60% ở Nam Kỳ, đặc 

biệt chiếm 78% ở Campuchia.  

Các công ty tài chính, ngân hàng Pháp 

chính là động lực, trụ cột đối với sự phát 

triển đồn điền cao su ở Đông Dương nhờ 

sức mạnh về vốn. Nhờ tiềm lực tài chính 

hùng mạnh, các công ty này đã thâu tóm 

nhiều khu đất nhượng rộng lớn, màu mỡ 

để thiết lập các đại điền cao su ở Nam Kỳ 

và Campuchia. Vào năm 1930, năm nhóm 

tài chính, ngân hàng và công nghiệp chính 

quốc chỉ sở hữu 32 đồn điền, nhưng có 

diện tích 51.325 ha cao su, chiếm 53% 

tổng diện tích cao su và 57% sản lượng cao 

su ở Nam Kỳ (46). 

Nếu coi các công ty tài chính, ngân hàng 

chính quốc là những “gã khổng lồ” trong 

lĩnh vực khai thác đồn điền cao su ở Đông 

Dương, thì Công ty Tài chính cao su là gã 

khổng lồ lớn nhất. Vào năm 1930, ở Nam 

Kỳ, công ty này sở hữu 15 trên tổng số 32 

đồn điền thuộc về các công ty chính quốc 

(chiếm 46,8%), 40.254 ha trên tổng số 

221.708 ha đồn điền (chiếm 18,2%), 17.981 

ha trên tổng số 96.821 ha cao su được trồng 

(chiếm 18,6%), sản lượng đạt 2.574,8 tấn 

trên tổng số 8.000 tấn cao su (chiếm 32%). 

So với toàn bộ Đông Dương, năm 1930, 

Công ty Tài chính cao su chiếm 33% tổng 

diện tích cao su và 29% tổng sản lượng cao 

su của toàn Đông Dương (47). 

Sự phát triển nhanh chóng diện tích cao 

su ở Đông Dương từ sự đầu tư vốn của 

Công ty Tài chính cao su nói riêng và các 

công ty chính quốc nói chung đã khiến nhu 

cầu lao động ở Nam Kỳ và Campuchia ngày 

càng tăng. Đây là một trong những yếu tố 

quan trọng góp phần thúc đẩy làn sóng di 

cư lao động mạnh từ Trung Kỳ và Bắc Kỳ 

tới Nam Kỳ và Campuchia. Tới năm 1936, 

đã có khoảng 100.000 lao động được tuyển 

mộ ở Bắc Trung Kỳ và Bắc Kỳ đưa tới Nam 

Kỳ và Campuchia. Làn sóng di cư lao động 

này đã góp phần giải quyết tình trạng quá 

tải dân số ở miền Bắc Đông Dương, đặc biệt 

ở đồng bằng Bắc Kỳ và thiếu hụt lao động ở 

miền Nam Đông Dương, nhất là ở miền 

Đông Nam Kỳ.  
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Với tiềm lực mạnh về tài chính, các 

Công ty tài chính, ngân hàng chính quốc 

còn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện 

đại hóa kỹ nghệ sản xuất trên các đồn điền 

cao su ở Nam Kỳ và Campuchia. Trên các 

đồn điền lớn, các công ty này đã cho xây 

dựng một số nhà máy chế biến mủ cao su 

với những máy móc và kĩ thuật hiện đại 

được nhập từ châu Âu, góp phần làm gia 

tăng chất lượng sản phẩm và giá trị xuất 

khẩu của cao su trên thị trương thế giới. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong các 

vùng khai thác đồn điền cao su cũng được 

đầu tư xây dựng, có vai quan trọng kết nối 

các khu vực đồn điền và giữa khu vực đồn 

điền với trung tâm hành chính, đặc biệt là 

với cảng Sài Gòn để phục vụ sản xuất và 

xuất khẩu cao su ra thị trường thế giới.  

5. Kết luận 

Trong Liên bang Đông Dương thuộc 

Pháp, Nam Kỳ và Campuchia là hai vùng 

khai thác đồn điền cao su lớn nhất do 

những điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu 

thuận lợi, đặc biệt là nhờ sự đầu tư của tư 

bản tư nhân và các công ty đến từ chính 

quốc Pháp. Tuy nhiên, động lực thực sự 

quan trọng nhất cho sự phát triển đồn điền 

ở Đông Dương là các công ty tài chính, 

ngân hàng đến từ chính quốc Pháp. Trong 

số này, Công ty Tài chính cao su - một liên 

minh tài chính Pháp - Bỉ là công ty đi tiên 

phong và đóng vai trò quan trọng nhất. Nó 

được đánh giá là “một ông vua thực sự ở 

Đông Dương” trong lĩnh vực khai thác đồn 

điền cao su (48). 

Sự đầu tư của Công ty Tài chính cao su 

nói riêng và các công ty tài chính, ngân 

hàng Pháp góp phần quan trọng vào công 

cuộc thực dân hóa nông nghiệp của Pháp ở 

Đông Dương, đưa Đông Dương trở thành 

một trong bốn trung tâm sản xuất và xuất 

khẩu cao su lớn nhất thế giới, sau 

Malaysia, Sri Lanka thuộc Anh và 

Indonesia thuộc Hà Lan. Từ thực tế đó có 

thể thấy rằng, vốn đầu tư nước ngoài đóng 

vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế của các quốc gia. Do vậy, các nước, 

trong đó có Việt Nam, cần tạo cơ chế thuận 

lợi để thu hút đầu tư nước ngoài cho phát 

triển kinh tế, tạo cơ hội việc làm cho người 

lao động. 

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng 

đồn điền cao su do sự đầu tư của các công 

ty tài chính, ngân hàng của Pháp cũng gây 

ra những hệ lụy đối với kinh tế và xã hội 

Đông Dương. Thứ nhất, quá trình thiết lập, 

mở rộng đồn điền cao su luôn đi kèm với 

quá trình cướp đất của tư bản Pháp. Hoạt 

động này gây ra tình trạng mất đất của 

người dân bản xứ, khiến cuộc sống của 

người nông dân thêm cùng cực. Thứ hai, 

quá trình khai thác đồn điền cao su ở Nam 

Kỳ và Campuchia đi cùng với quá trình di 

cư lao động cưỡng bức của chính quyền và 

tư bản Pháp. Lao động người bản xứ bị bóc 

lột, đánh đập, giết hại một cách tàn nhẫn. 

Lợi nhuận và sự giàu có của các công ty đồn 

điền của Pháp dựa trên sự bóc lột tàn bạo 

đối với hàng chục nghìn lao động Việt Nam 

và Campuchia.  

____________________ 
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ty Michelin và Công ty Thương mại - Nông nghiệp 

- Tài chính Đông Dương. 

(47). Năm 1930, trên toàn lãnh thổ Đông 

Dương có tổng cộng 559 đồn điền cao su (536 đồn 

điền ở Nam Kỳ, 8 đồn điền ở Trung Kỳ, 15 đồn 

điền ở Campuchia), với tổng diện tích 311,5 ha, 

trong đó có 126.653 ha đã trồng cao su, sản lượng 

đạt 8.629,7 tấn (8.126,2 tấn ở Nam Kỳ, 121 tấn ở 

Trung Kỳ, 346,5 tấn ở Campuchia), xem Syndicat 

des Planteurs de Caouchouc de l’Indochine, 

Annuaire du Syndicat des Planteurs de 

Caoutchouc de l'Indochine 1931, Lyon, 1931, tr.29, 

92, 33. 


